
KHOA HỌC THỂ THAOSỐ 6/2019

64 THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG

VÀ TRƯỜNG HỌC

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo dục là nền tảng cơ bản để phát triển công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo ra nhiều việc
làm cho người lao động. Đầu tư cho giáo dục là đầu
tư cho sự phát triển. Bất cứ quốc gia nào muốn đạt
được các mục tiêu đề ra cần phải phát triển giáo dục,
bởi vì giáo dục gắn với việc đào tạo con người, nhân
tố quan trọng nhất trong các nguồn lực để phát triển
đất nước.

Nội dung chương trình của bất kỳ cơ sở đào tạo đại
học nào cũng cần được định kỳ bổ sung, điều chỉnh

dựa trên cơ sở tham khảo các ý kiến phản hồi từ các
nhà tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu
nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương hoặc cả nước. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc
khi xây dựng, điều chỉnh, bổ sung cơ sở đào tạo trong
cơ sở giáo dục đại học.

Trường ĐHSPTDTTHN đã có sự nghiên cứu, phối
hợp với các cơ sở đào tạo ngoài nhà trường, phỏng
vấn các cơ quan tuyển dụng, SV đã tốt nghiệp đi làm
về việc sử dụng kiến thức đã học có phù hợp với thực
tiễn ở địa phương, cơ sở. Từ đó, nhà trường tiến hành
chỉnh sửa, bổ sung nội dung chương trình đào tạo,
khuyến khích các đơn vị trực thuộc tổ chức ngoại
khóa cho SV sao cho sát với yêu cầu nghề nghiệp,
nhất là đối với trường học các cấp, gắn đào tạo với
nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí nguồn lực. Xuất phát
từ những lý do trên chúng tôi lựa chọn nghiên cứu:
“Thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với
sinh viên môn chuyên sâu Thể dục trường
ÑHSPTDTTHN”.

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi sử dụng các
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với yêu cầu nghề nghiệp, nhất là đối với trường
học các cấp. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng đáp
ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ
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phương pháp sau: phân tích và tổng hợp tài liệu,
phỏng vấn, quan sát sư phạm và toán học thống kê.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.1. Kết quả phỏng vấn cựu SV chuyên sâu TD

về việc làm sau khi tốt nghiệp
Để thấy được mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội về

những kiến thức của môn chuyên sâu TD đã học được
trong nhà trường, chúng tôi tiến hành phỏng vấn bằng
phiếu hỏi 127/182 cựu SV chuyên sâu TD trường
ĐHSPTDTTHN từ khóa 40 - khóa 45 và 26 đơn vị sử
dụng lao động (câu lạc bộ thể thao, trường đại học, cao
đẳng, trường phổ thông, trung tâm TDTT ở thành phố,
quận, huyện, xã, phường và thị trấn) trên địa bàn Hà
Nội. Kết quả được trình bày tại bảng 1:

Phân tích kết quả ở bảng 1 cho thấy: chỉ có 18.89 %
cựu SV chuyên sâu TD chưa xin được việc khi ra
trường. Còn lại, có 81.11 % cựu SV có việc làm, trong
đó thời gian từ 1 - 6 tháng sau khi tốt nghiệp là 15.53
%; từ 7 - 12 tháng là 35.92 %; từ 13 - 24 tháng là 31.07
%;  sau 24 tháng có 14.56 % và 2.91 % SV được đơn vị
tuyển dụng trong khi đang theo học. Điều này chứng tỏ
các đơn vị tuyển dụng có nhu cầu lớn đối với SV
chuyên sâu TD. 

2.2. Kết quả phỏng vấn đơn vị công tác của SV
chuyên sâu TD sau khi tốt nghiệp ra trường

Để thấy được thực trạng đơn vị tuyển dụng yêu cầu

các nội dung của môn TD trong công việc. Chúng tôi
tiến hành phỏng vấn lãnh đạo, phụ trách lĩnh vực
GDTC trong các đơn vị công tác của cựu SV chuyên
sâu TD. Kết quả phỏng vấn được trình bày tại bảng 2:

Phân tích kết quả ở bảng 2 cho thấy: đơn vị thu hút
nhiều cựu SV chuyên sâu TD làm việc là các trường
phổ thông chiếm tỷ lệ 50.49 %; đại học, cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp 17.48 %; cơ quan hành
chính 10.69 %; các đơn vị khác chiếm tỷ lệ ít hơn.
Điều này thể hiện, SV chuyên sâu TD ra trường có
tâm lý muốn làm việc tại các trường trong hệ thống
giáo dục với hy vọng vào biên chế để ổn định công
tác và nhu cầu tuyển dụng của trường học các trong
khu vực Hà Nội vẫn rất lớn. 

2.3. Kết quả phỏng vấn lĩnh vực công tác của
cựu SV chuyên sâu TD

Chúng tôi tiếp tục tiến hành phỏng vấn lĩnh vực
công tác của SV chuyên sâu TD sau khi tốt nghiệp để
làm rõ hơn các nội dung của môn TD đã được sử dụng
trong các cơ quan, đơn vị. Kết quả được trình bày ở
bảng 3:

Phân tích kết quả ở bảng 3 cho thấy: Lĩnh vực
GDTC và TDTT trường học có nhiều cựu SV chuyên
sâu TD làm việc, chiếm tỷ lệ là 67.96 %; TD, thể
thao quần chúng chiếm tỷ lệ là 14.56 %; các lĩnh vực
khác chiếm tỷ lệ ít hơn. Tuy nhiên, vẫn có 5.83 % cựu
SV chuyên sâu TD không tìm được việc làm đúng
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Bảng 1. Ý kiến phản hồi của cựu SV chuyên sâu TD trường ĐHSPTDTTHN về việc làm 
sau khi tốt nghiệp (n = 127)

STT Nội dung phỏng vấn 
Chưa có việc làm (n1 = 24) 

Số lượng Tỷ lệ % 1 
24 18.89 

Có việc làm (n2 = 103) 
Số lượng Tỷ lệ % 

103 81.11 
Sau khi tốt nghiệp 

từ 1 - 6 tháng 
Sau khi tốt nghiệp 

từ 7 - 12 tháng 
Sau khi tốt nghiệp  

từ 13 - 24 tháng 
Tốt nghiệp  

sau 24 tháng  
Đơn vị tuyển dụng 

đặt hàng  
SL % SL % SL % SL % SL % 

2 

16 15.53 15 14.56 32 31.07 37 35.92 03 2.91 
 

Bảng 2. Ý kiến phản hồi của đơn vị cựu SV chuyên sâu TD công tác (n = 103)

Kết quả STT Nội dung  
n Tỉ lệ% 

1 Trường phổ thông 52 50.49 
2 Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp 18 17.48 
3 Câu lạc bộ thể thao 10 9.71 
4 Cơ quan hành chính (xã, phường, thị trấn, huyện, tỉnh) 11 10.69 
5 Lực lượng vũ trang 06 5.83 
6 Doanh nghiệp (công ty, xí nghiệp…) 06 5.83 

Tổng số 103 100 
 



chuyên môn. Như vậy, để tăng cơ hội tìm việc làm
cho SV, cơ sở đào tạo môn chuyên sâu TD và các nội
dung ngoại khóa cần chú trọng, ưu tiên vào các lĩnh
vực giáo dục thể chất (GDTC), TDTT trường học và
TDTT quần chúng.

2.4. Các nội dung môn chuyên sâu TD được cựu
SV sử dụng khi làm việc

Để thấy được thực trạng sử dụng các nội dung cụ
thể của môn TD trong công tác, luận án tiếp tục tiến
hành phỏng vấn 70 cựu SV chuyên sâu TD tham gia
giảng dạy/103 người. Kết quả được trình bày trên
bảng 4:

Phân tích kết quả ở bảng 4 cho thấy: Nội dung
được sử dụng nhiều trong giảng dạy như TD phát
triển chung chiếm tỷ lệ là 100 %, Đội hình đội ngũ
chiếm tỷ lệ là 81.43 %; TD Aerobic hay TD cổ động
cùng chiếm tỷ lệ là 74.29 %; các nội dung khác
chiếm tỷ lệ ít hơn. Vì vậy, cần ưu tiên tăng cường thời
lượng cho các nội dung này và xây dựng nội dung

ngoại khóa cụ thể cho SV tập luyện. Hơn nữa, các nội
dung mới, hiện đại nhưng chưa được mọi người biết
đến nhiều cần cập nhật, bổ sung và tuyên truyền kịp
thời để phát triển, tạo thành phong trào sâu rộng
không những ở trong lĩnh vực GDTC và TDTT trường
học mà còn được phổ biến ra toàn xã hội nhằm tăng
cường sức khỏe cho nhân dân, người lao động.

2.5. Thực trạng đơn vị sử dụng lao động yêu cầu
về các nội dung cụ thể của môn TD

Đổi mới nội dung chương trình môn học theo thực
tiễn nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu về chuyên
môn cho các đơn vị thuộc khu vực Hà Nội và cả nước.
Đồng thời, xu thế đào tạo phải đáp ứng yêu cầu của
xã hội và SV dễ có cơ hội việc làm hơn khi tốt nghiệp
ra trường. Vì vậy, bộ môn TD trường ĐHSPTDTTHN
có sự phối hợp, nghiên cứu trong việc biên soạn, sửa
đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình môn học với
các cơ sở đào tạo ngoài nhà trường như các trường đại
học TDTT, thăm dò thông qua phỏng vấn SV đang
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Bảng 3. Ý kiến phản hồi về lĩnh vực công tác của SV chuyên sâu TD sau tốt nghiệp (n = 103)

Kết quả STT Nội dung  
n Tỉ lệ% 

1 GDTC và TDTT trường học 70 67.96 
2 TDTT quần chúng 15 14.56 
3 Kinh doanh thể thao 03 2.91 
4 Quản lý TDTT 02 1.94 
5 Truyền thông, sự kiện thể thao 03 2.91 
6 Huấn luyện thể thao 04 3.88 
7 Làm việc không đúng chuyên môn 06 5.83 

Tổng số 103 100 
 Bảng 4. Ý kiến phản hồi nội dung chuyên sâu TD được sử dụng trong công tác sau tốt nghiệp của cựu SV (n = 70)

STT Các nội dung môn chuyên sâu TD được sử dụng trong công tác  Số lượng Tỉ lệ%  
I Nhóm TD phát triển chung  
1 Các bài tập TD phát triển chung  70 100 
2 Đội hình đội ngũ 57 81.43 
3 TD đồng diễn 18 25.71 
II Nhóm TD thi đấu 
 TD dụng cụ 

4 Xà đơn 33 47.14 
5 Xà kép 36 51.43 
6 TD tự do  15 21.43 
7 Nhảy chống  12 17.14 
8 Xà lệch 04 5.71 
9 Cầu thăng bằng  00 0.00 

10 Vòng treo  00 0.00 
11 Ngựa vòng 00 0.00 

 TD thẩm mỹ 
12 TD Aerobic 52 74.29 
13 TD cổ động 52 74.29 
14 TD thể hình 24 34.29 
15 Các nội dung khác 12 17.14 

 



theo học, SV đã tốt nghiệp. Đặc biệt là tìm hiểu, điều
tra các cơ quan tuyển dụng về việc sử dụng những nội
dung môn TD có phù hợp với thực tiễn ở địa phương,
đơn vị.

Từ những vấn đề trên, ngoài việc tham khảo tài
liệu chuyên môn, chúng tôi tiến hành tham khảo ý
kiến các đơn vị tuyển dụng về việc yêu cầu các nội
dung cụ thể của môn TD, thông qua phỏng vấn lãnh
đạo, phụ trách công tác GDTC và TDTT trường học
của các đơn vị này. Kết quả trình bày ở bảng 5:

Phân tích kết quả bảng 5 cho thấy: đơn vị tuyển
dụng yêu cầu các nội dung cụ thể của TD như bài tập
TD phát triển chung chiếm tỷ lệ là 100 %;  TD
Aerobic, Đội hình đội ngũ cùng chiếm tỷ lệ là 88.46

% hay TD cổ động chiếm tỷ lệ là 73.08 %. Ngoài ra,
các nội dung khác như TD đồng diễn, TD thể hình
cũng được sử dụng nhiều.

3. KẾT LUẬN
Cựu SV chuyên sâu TD trường ĐHSPTDTTHN ra

trường chủ yếu làm việc ở các trường thuộc hệ thống
giáo dục, điều đó thể hiện tâm lý muốn được vào
biên chế, ổn định công việc và nhu cầu tuyển dụng
của các trường ở khu vực Hà Nội vẫn rất lớn. SV
chuyên sâu TD chủ yếu sử dụng các bài tập TD phát
triển chung, TD nhịp điệu, Đội hình đội ngũ hay TD
cổ động trong công việc, điều này hoàn toàn phù hợp
với ý kiến phản hồi của đơn vị tuyển dụng.
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Bảng 5. Ý kiến phản hồi của đơn vị tuyển dụng về các nội dung  môn TD (n = 26)

STT Ý kiến phản hồi của đơn vị tuyển dụng về các nội dung môn TD Số lượng Tỉ lệ%  
I Nhóm TD phát triển chung  
1 Các bài tập TD phát triển chung  26 100 
2 Đội hình đội ngũ 23 88.46 
3 TD đồng diễn 08 30.77 
II Nhóm TD thi đấu 
 TD dụng cụ 

4 Xà đơn 07 26.92 
5 Xà kép 06 23.08 
6 TD tự do  03 11.54 
7 Nhảy chống 03 11.54 
8 Xà lệch 03 11.54 
9 Cầu thăng bằng  00 0.00 

10 Vòng treo  00 0.00 
11 Ngựa vòng 00 0.00 

 TD thẩm mỹ 
12 TD Aerobic 23 88.46 
13 TD cổ động 19 73.08 
14 TD thể hình 09 34.62 
15 Các nội dung khác 03 11.54 

 


